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Tóm tắt: An sinh gia đình là một khái niệm dùng để chỉ sự đảm
bảo của gia đình cho từng thành viên, nhất là trong những phân
đoạn dễ tổn thư¬ng, đảm bảo những nhu cầu cơ bản về vật chất
và tinh thần để giúp các thành viên phát triển và hội nhập xã
hội. Nhiều biến động xã hội đã xảy ra ở nông thôn Nam Bộ trong
thời kỳ công nghiệp hóa như áp lực dân số, cạn kiệt quỹ đất nông
nghiệp, bất bình đẳng trong phân phối ruộng đất, gia tăng ứng
dụng máy móc nông nghiệp hiện đại, biến động giá cả nông sản
và xuất cư. Bài viết phân tích một số xu hưíng xã hội đã và đang
xảy ra làm suy giảm khả năng đáp ứng của gia đình, đó là: sự
biến động về sở hữu ruộng đất, về cơ hội nông nghiệp, cơ hội sinh
kế có ®ưîc từ mạng lưíi trao đổi kinh tế nông thôn, và xu hưíng
xuất cư; đồng thời cho thấy một bối cảnh sản xuất nông nghiệp
rộng hơn đang chi phối nền kinh tế nông thôn hiện nay.

Từ khóa: Gia đình; Gia đình nông thôn; An sinh gia đình.

Có thể nói, gia đình là nơi đáp ứng những nhu cầu cơ bản và lợi ích cho
các thành viên. Trong gia đình luôn có “những cánh tay làm việc lẫn
những miệng ăn phải nuôi; trẻ em và ngưêi già là những miệng ăn, những
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đôi tay của họ thì không có ích lợi gì bao nhiêu cho lao động, ngưîc lại,
thanh niên và ngưêi lớn sản xuất nhiều hơn cái mà họ ăn, và diễn ra mét
sự tái phân phối giữa ngưêi này và ngưêi kia, mỗi ngưêi đều biết rằng
trong suốt cuộc đời, mình sẽ trải qua tất cả các tình cảnh” (Henri Mendras.
1995:39-49, dẫn lại theo Trần Hữu Quang, 2011:5). Trong xã hội nông
nghiệp, gia đình là một đơn vị sản xuất mà phư¬ng tiện để đảm bảo sự sinh
tồn của nó là đất đai. Trong gia đình con cái là nguồn đảm bảo kinh tế và
là nơi nư¬ng tựa của bố mẹ khi họ già yếu. Những ngưêi già, sau một quá
trình dài lao động, ®ưîc tôn kính, và ®ưîc chăm sóc cho tới chết; trẻ em
®ưîc nuôi nÊng và ®ưîc xã hội hóa phần lớn trong gia đình; thanh niên và
ngưêi lớn là nguồn lao động chính để cung cấp các nguồn lực cho các
thành viên còn lại. Các biến cố xảy ra trong gia đình đều ®ưîc các thành
viên chia sẻ, chăm sóc và giúp đỡ. Sự phân chia các trách nhiệm ®ưîc thực
hiện giữa các thế hệ theo tuần hoàn chứ không phải theo tuyến tính. Có thể
nói gia đình là nơi mà các thành viên, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi,
đều có thể dựa vào đó để tìm kiếm sự nuôi dưìng, chăm sóc, phát triển và
chia sẻ tình cảm. Chính trên cơ sở đó mà gia đình ®ưîc xem như mét bé
phận của hệ thống bảo hiểm (Bùi Quang Dũng, 2007:129-130). 

Đầu thế kỷ XX, tại các nưíc phát triển, quá trình công nghiệp hóa, đô
thị hóa đã khiến hàng ngàn gia đình di cư từ nông thôn ra đô thị sinh sống
và làm việc. Các nhà kinh tế và các nhà công tác xã hội bắt đầu thuyết
phục rằng công nghiệp hóa không còn tạo ra việc làm cho ngưêi già và gia
đình bất lực trong việc thực hiện các trách nhiệm cung cấp an sinh kinh tế
cho cha mẹ của họ (Weiler, 1986:77-78). Đồng thời, các nhà cải cách mới
bắt đầu nhấn mạnh mối liên hệ giữa tuổi già, bệnh tật và nghèo đói (Haber,
1983, dẫn theo Weiler. 1986:78 ). Bởi vì nhiều giả định cho rằng ngưêi già
®ưîc chăm sóc tốt ở xã hội nông thôn trong quá khứ, nhưng trong xã hội
hiện đại trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc gia đình suy giảm.
ở các nưíc thứ ba, sự trông cậy của ngưêi già vào gia đình của họ càng
cao vì thiếu hụt sự cung cấp các dịch vụ sẵn có của chính phủ và tư nhân
(Bali, 1999:66). Vì vậy, theo đà phát triển, các vấn đề liên quan đến an
sinh gia đình, đặc biệt là ngưêi già ®ưîc “thể chế hóa” theo pháp lý bởi
chính phủ và các tổ chức công và tư để đối phó với các vấn đề có liên quan
(Weiler, 1986:78). Trong tiến trình phát triển, khi công nghiệp hóa vẫn còn
trong giai đoạn đầu của sự tích lũy tư bản, việc thực hiện an sinh xã hội
chỉ dành cho bộ phận chính thức ở đô thị. Nhưng khi công nghiệp hóa phát
triển, với sức mạnh kinh tế mạnh mẽ, thì việc thực hiện an sinh xã hội ®ưîc
cung cấp cho cả bộ phận chính thức và phi chính thức ở cả đô thị lẫn nông
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thôn. Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của an sinh xã hội là kết quả tất yếu
của sự công nghiệp hóa. 

Nếu như đến một giai đoạn nào đó của sự phát triển công nghiệp hóa,
an sinh gia đình dần yếu đi, thì nhà nưíc và các tổ chức xã hội sẽ đứng ra
đảm nhận vai trò cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ cho các công dân của
họ. Câu hỏi ®ưîc đặt ra là tình hình an sinh gia đình nông thôn Nam Bé
hiện nay như thế nào, đã tới “ngưìng” để các chính sách an sinh xã hội
tính đến họ hay chưa. Dựa trên kết quả khảo sát của đề tài “Một số đặc
trưng về định chế xã hội và con ngưêi Nam Bé trong tiến trình phát triển
bền vững giai đoạn (2011-2020)” thuộc Chư¬ng trình “Nghiên cứu Nam
Bộ 2011-2012” (CT 11-22) do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ chủ trì,
®ưîc tiến hành tại 6 xã nông nghiệp thuộc các tỉnh An Giang, Vĩnh Long
và Bà Rịa-Vũng Tàu, bài viết xem xét các yếu tố có tính chất quyết định
đến sự an sinh gia đình, qua đó gợi ý rằng cần có các chính sách an sinh
xã hội hiệu quả hơn để thay thế cho an sinh gia đình đang dần yếu đi.

1. Sở hữu ruộng đất và thu nhập nông hộ hiện nay

Có lẽ vì sự trù phó về nguồn cung cấp lư¬ng thực sẵn có, “làm chơi ăn
thiệt”, “đất rộng, ngưêi thưa” mà Nam Bộ đã thu hút dân cư từ các nơi
khác đến định cư và lập nghiệp nên mật độ dân số Nam Bé gia tăng khá
nhanh, đặc biệt trong 80 năm qua: từ 70 ngưêi/km2 năm 1931 lên tới 502
ngưêi/km2 năm 2011 (Trần Hữu Quang, 2013:36). Cùng với quá trình tăng
dân số, diện tích đất canh tác cũng tăng lên đáng kể: từ 294.336 ha năm
1836 (Nguyễn Đình Đầu, 1994:137,182-183) lên gần 4.000.000 ha năm
2011 (Tổng cục Thống kê, 2011, dẫn theo Trần Hữu Quang, 2013). Trải
qua hơn ba thế kỷ phát triển, Nam Bộ đã không còn mang hình ảnh sung
tóc như câu ca, câu hát trưíc đây: “Ai ơi về miệt Tháp Mưêi, cá tôm sẵn
bắt lúa trời sẵn ăn” hay “Giã ®ưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá
về đồng ăn cua” hay “cò bay thẳng cánh”... Nam Bộ giờ đây dưíi áp lực
dân số ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất có hạn đã làm bình quân đất
nông nghiệp đầu ngưêi ngày càng thấp.

Cuộc điều tra của Trần Hữu Quang vào 5-2012(1) cho biết số hộ không
có đất chiếm 30,3% trên tổng số mẫu điều tra, tuy số hộ có đất vẫn chiếm
đa số (209 hé trong tổng số 300 hộ điều tra) nhưng số hộ có từ một héc-
ta trở xuống chiếm đến 68,4%, đặc biệt kết quả cuộc điều tra cho thấy hộ
có sở hữu lớn về đất đai không còn như trưíc đây (xem Bảng 1). 

Đối với ngưêi nông dân truyền thống, ruộng đất là một nguồn lợi kinh
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tế cho hầu hết các nhu cầu của họ: thực phẩm, quần áo, nhà cửa, giáo dục

và các loại sinh hoạt phí khác đồng thời là nguồn thu nhập để trang trải

cho những rủi ro mang tính tự nhiên: sinh, lão, bệnh, tử và những rủi ro

khác từ kinh tế, xã hội và môi trưêng. Theo đó, ruộng đất vừa là nguồn

sinh kế vừa là nguồn an sinh (Hoskins, 1957:190-194). 

Đối với ngưêi nông dân có đất thì mức độ sở hữu ruộng đất có ảnh

hưëng lớn đến nguồn thu nhập của họ, ở đây chúng tôi chỉ nói vÒ thu nhập

có ®ưîc từ hoạt động trồng trọt còn thu nhập từ các hoạt động chăn nuôi

và phi nông nghiệp sẽ nói ở phần sau. Bình quân sở hữu ruộng đất đầu

Bảng 1. Cơ cấu nông hộ, phân theo quy mô ruộng đất sở hữu,
Nam bộ năm 1931 và 2012 (%)

(Chỉ tính tỷ lệ trên tổng số hộ có ruộng đất)

* Chú thích: Vì sở hữu ruộng đất Nam Bé trưíc đây lớn, không manh món nên Yves
Henry chỉ chia hộ có diện tích đất dưíi 1 ha (33,7%) và hộ có từ 1-5 ha
(38,1%).

Nguồn: Số liệu năm 1931 (Yves Henry 1932, trích theo Trần Hữu Quang, 2013); 
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ngưêi càng thấp thì bình quân thu nhập đầu ngưêi càng thấp, dĩ nhiên
cùng một mức độ sở hữu ruộng đất như nhau mà khác nhau về loại cây
trồng, giống cây trồng cũng sẽ khác nhau vÒ thu nhập, nhưng nhìn chung
ngưêi có sở hữu ruộng đất càng nhiều sẽ có thu nhập cao hơn so với ngưêi
có ít ruộng đất hơn. Đối với vùng trồng lúa, thì theo một chủ trang trại cho
rằng “Tôi nghĩ với thị trưêng lúa gạo bÊp bênh nhiều năm, những ngưêi
canh tác 1-2 héc-ta ruộng không thể có lời” (Hùng Anh, 2010).

Tư¬ng tù, mét hộ nông dân chỉ có trên dưíi hai hÐc-ta và trồng lúa thì
thu nhập “cũng chỉ đủ sống mà không thể nào khá hơn ®ưîc” (Võ Văn
Dân, 2012). Theo tính toán một nông dân ở xã Bình Thủy, An Giang, sau
khi đã trừ chi phí của các khoản đầu tư bao gồm vật tư và chi phí thuê máy
móc chưa tính công của gia đình, số tiền còn lại chỉ dao động từ 964.000
đồng đến 1.084.000 đồng cho một công đất (1.000 m2) trong vụ Đông
Xuân 2011 (Phan Thanh Lời, 2012). Như vậy, ưíc tính khoảng 10 triệu
cho một héc-ta/1 vụ. Tuy nhiên, vụ Đông Xuân là vụ có thu hoạch cao
nhất, đối với hai vụ còn lại là vụ Hè Thu và vụ Mùa số tiền còn lại sau khi
trừ chi phí chỉ khoảng 6-8 triệu cho mét hÐc-ta. Như vậy, một gia đình sở
hữu một héc-ta, canh tác ba vụ/năm, lợi nhuận khoảng 24.000.000
®ång/n¨m, khoảng 2.000.000 ®ång/th¸ng/gia đình. Như vậy, nếu dựa vào
sự tính toán trên và số liệu về mức sở hữu ruộng đất có ®ưîc từ cuộc điều
tra của Trần Hữu Quang (xem lại Bảng 1) cho thấy ®ưîc phần nào diện
mạo mức sống của ngưêi nông dân và khả năng đáp ứng của gia đình khi
gặp các rủi ro trong cuộc sống.

Nếu như bình quân sở hữu ruộng đất đầu ngưêi thấp là một xu hưíng
có tính chất quy luật trong thời kỳ công nghiệp hóa cùng với sự gia tăng các
hoạt động phi nông nghiệp ở các vùng nông thôn như hiện nay thì mạng lưíi
trao đổi kinh tế nông thôn và sinh kế của những ngưêi không có đất hoặc ít
đất sẽ bị ảnh hưëng như thế nào, nói cách khác tình trạng này sẽ tác động
như thế nào đến an sinh gia đình.

2. Mạng lưíi trao đổi kinh tế nông thôn và cơ hội sinh kế 

Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, sự trao đổi hàng hóa, bao gồm
nguyên liệu sản xuất đầu vào và thành phẩm, chủ yếu ®ưîc giao dịch tại
ở địa phư¬ng. Sự giao dịch với thị trưêng bên ngoài rất hạn chế
(Vaidyanathan, 1986:139). Trong xã hội nông nghiệp hiện đại, với sự phát
triển của khoa học kỹ thuật, giao thông, các công cụ tài chính khiến cho
mức độ thư¬ng mại hóa và sự giao dịch với thị trưêng bên ngoài trở nên
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mạnh mẽ hơn làm gia tăng các hoạt động phi nông nghiệp. 

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hưíng giảm tỉ trọng nông nghiệp
và tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tại Nam Bé còng như cả nưíc vốn
®ưîc coi như một hệ quả tất yếu của sự phát triển theo hưíng công nghiệp
hóa. Cụ thể, theo kết quả cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và
thủy sản của Tổng cục Thống kê năm 2011 số lưîng hộ nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 57,6% so với tổng số hộ nông thôn ở
Nam Bộ, giảm mạnh so với tỷ lệ 67,0% vào năm 2006 trong khi diện tích
đất sản xuất nông nghiệp đã gia tăng đáng kể trong gần một thế kỷ qua.
Cuộc điều tra do Trần Hữu Quang tiến hành cũng cho thấy một xu hưíng
tư¬ng tự, chỉ có 41% hộ hoàn toàn làm nghề nông, số hộ vừa làm nghề
nông vừa làm nghề phi nông lên đến 48% và 11% hộ hoàn toàn làm nghề
phi nông nghiệp (Trần Hữu Quang, 2013:49). 

Tuy nhiên, các loại ngành nghề phi nông nghiệp mà cuộc điều tra này
ghi nhận ®ưîc ở sáu xã điều tra nói trên bao gồm: may đồ, uốn tóc, làm
nghề mộc, làm nghề tiện, làm nghề bạc, gia công nhôm và sắt, sửa chữa
máy móc, sửa chữa điện tử, sửa xe, làm bẫy chuột, làm ghế đá, làm chậu
xi-măng, làm bánh lọt, làm bánh mì, làm khô cá lóc, xay xát lúa, làm bợ
nhấc nồi, đan giỏ lục bình, chạy xe ôm, chạy xe ba gác, giúp việc nhà...
nhưng có một thực tế cần nói ngay ở đây là thực ra tình hình phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn Nam Bộ còn hết
sức kém cỏi và chậm chạp. 

Mạng lưíi trao đổi kinh tế và cơ cấu thu nhập ở sáu xã điều tra chủ yếu
dựa trên hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Thu nhập từ các hoạt động phi
nông nghiệp không cao, thưêng chỉ cung cấp các dịch vụ và ngành nghề
tiểu thủ công. Mức thu nhập bình quân đầu ngưêi một tháng năm 2011 ở
những hộ phi nông nghiệp đều thấp hơn so với nông hộ có đất trên mức
bình quân, tức nhiều hơn 0,98 héc-ta/hộ (xem Bảng 2). Số liệu này chứng
tỏ rằng tuy đã có sự dịch chuyển khá mạnh về cơ cấu ngành nghề và lao
động, nhưng sự thay đổi này không mang lại cuộc sống tốt hơn cho ngưêi
làm phi nông nghiệp, vì vậy ruộng đất vẫn là nguồn sinh kế vững chắc cho
ngưêi nông dân. 

Sự trao đổi hàng hóa chủ yếu diễn ra tại địa phư¬ng và phần lớn là bán
cho thư¬ng lái tư nhân. Kết quả khảo sát cho thấy các hộ gia đình nông
thôn trong năm 2011 đều bán đi hầu hết sản lưîng mà mình làm ra: 93%
sản lưîng lóa, 98% sản lưîng hoa màu, 98% trái cây, 99,7% cá tôm, và
84% heo. Cách thức tiêu thụ lóa tư¬ng tù như nhau ở cả ba địa bàn điều tra.
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Việc tiêu thụ nông sản phụ thuộc vào mạng lưíi trung gian có thể khiến

ngưêi nông dân bị ép giá. Ngoài ra, ngưêi nông dân có đất phụ thuộc nhiều

vào vốn và giá cả nông sản thị trưêng. Trong quá trình trồng trọt từ khâu làm

đất đến khi thu hoạch đa số nông dân đều đi vay vốn sản xuất bằng nhiều

hình thức khác nhau như từ các đại lý phân bón, tiệm cầm đồ, cơ sở cho thuê

máy móc, các tín dụng tư nhân. Các khoản vay này ®ưîc tính lãi và hoàn trả

sau khi thu hoạch, nếu chưa hoàn trả hết thì vẫn tiếp tục bị tính lãi. 

Bảng 2. Cơ cấu thu nhập cả năm 2011 bình quân mỗi hộ, phân theo
ngành nghề chính của hộ gia đình, điều tra tại 6 xã Nam bộ năm 2012 (%)

Nguồn: Trần Hữu Quang, 2013.
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Mặt khác, với một mạng lưíi trao đổi dựa trên hoạt động chính là trồng
trọt và chăn nuôi sẽ tạo nhiều cơ hội sinh kế cho những ngưêi có đất và
những khâu và dịch vụ liên quan đến trồng trọt như các cửa hàng phân bón
và tiệm cầm đồ, dịch vụ cho thuê máy móc nông nghiệp, nhân công nông
nghiệp mùa vụ. Hoạt động mua bán nông sản tạo cơ hội sinh kế cho các
ngành nghề và dịch vụ như thư¬ng lái đội xe vận chuyển hình thành theo
mùa vụ có nhiệm vụ chở nông sản từ ruộng ra ®ưêng cái hay sông lớn, do
®ưêng sá không thuận lợi, để giao cho xe hoặc ghe của thư¬ng lái. Các
ngành nghề phi nông nghiệp chỉ nhằm phục vụ cho các nhu cầu tự cung
tự cấp trong vùng như buôn bán nhỏ, sửa chữa đồ gia dụng, chế tạo và gia
công các sản phẩm thủ công, điều khiển các phư¬ng tiện giao thông phục
vụ cho việc đi lại, chuyên chở hàng hóa...

Nhìn chung, mạng lưíi trao đổi có phần khép kín, có tính chất “chia sẻ
cơ hội sinh kế” dựa vào hoạt động trồng trọt tạo nên tâm lý gắn với ruộng
đất của ngưêi nông dân. Ngưêi nông dân không biết làm gì nếu không có
đất, và “nếu có vốn thì mưín đất làm, còn không thì cố thôi, ở đây thiếu
việc làm” (PVS nam chủ hộ, xã Bình Mỹ). Ngưêi không có đất và ít đất
phụ thuộc nhiều mạng lưíi đó, họ bám víu mạng lưíi này để tìm kiếm cơ
hội việc làm. Địa bàn thôn xã trở thành nơi bao bọc họ. Khi mạng lưíi trở
nên chật chội và co cụm thì cơ hội việc làm trở nên hiếm hoi. Nỗi lo “sợ
thất nghiệp do ngày nay nông nghiệp sử dụng máy móc nhiều” đeo bám
họ (PVS nam chủ hộ, xã Bình Mỹ). Bà S. năm nay đã 60 tuổi, không có
học vấn và không có ruộng đất sống với hai đứa cháu vì ba mẹ chúng đã
li dị và đều đã tái hôn không trợ cấp cho bà cháu. Hằng ngày, bà làm sơ
chế me (trái me tư¬i, bá vỏ rồi phơi khô), thu nhập khoảng 5.000.000
đồng/năm. Hai đứa cháu đang học tiểu học, nhiều lần định nghỉ vì không
tiền đóng học phí. Hằng ngày, hai cháu lang thang ở mé sông để nhặt đồ
phế liệu đi bán. Bà nói “đêm ngủ không ®ưîc, lo cho mấy đứa nhỏ, già rồi
nên sợ” (PVS nữ chủ hộ, xã Bình Mỹ).

So sánh số liệu của hai cuộc Tổng điều tra dân số năm 1999 và năm
2009, tỷ lệ tăng dân số bình quân trong 10 năm này ở miền Tây Nam Bộ
là 0,64% mỗi năm (tỉ lệ khá thấp), và 3,3% ở Đông Nam Bộ. Cơ hội nông
nghiệp ở Tây Nam Bộ cũng kém hơn so Đông Nam Bộ, bằng chứng là số
liệu của cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 cho biết ở Tây Nam Bộ, tỷ lệ
di cư ra khỏi vùng chiếm tỷ lệ cao nhất nưíc (5,6%) và tỷ lệ di cư từ vùng
khác đến thuộc hàng thấp nhất trong nưíc (1,6%) (trong vòng 5 năm
2004-2009, số ngưêi di cư đến là 70 ngàn ngưêi, và di cư đi là 734 ngàn
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ngưêi, tỷ suất di cư thuần túy là - 8,4 phần ngàn hàng năm). Trong khi đó,
miền Đông Nam Bộ thì ngưîc lại có tỷ lệ di cư từ vùng khác đến cao hơn
hẳn so với tất cả các vùng khác trong nưíc (16,5%) (Lê Thanh Sang,
2012). Có lẽ vì vậy, sự phát triển của Tây Nam Bộ có vẻ “chững lại” so với
Đông Nam Bộ. Điều đó giải thích cho sự khan hiếm cơ hội việc làm ở Tây
Nam Bộ trong khi Đông Nam Bộ lại diễn ra tình trạng khiếm dụng lao
động nông nghiệp (Trần Thị Nhung, 2013).

Với mạng lưíi trao đổi kinh tế có tính chất “chia sẻ cơ hội sinh kế”
®ưîc trình bày như trên, khi đề cập tới một vài suy nghĩ và tâm trạng của
ngưêi nông dân về đời sống kinh tế của gia đình họ có “cảm thấy yên tâm
hay lo âu về đời sống kinh tế của gia đình ông/bà trong năm nay và năm
tới” không? có tới trên 1/2 chủ hộ trong mẫu điều tra trả lời là họ cảm thấy
lo âu: chỉ có 9,3% chủ hộ trả lời là khá yên tâm, 37,7% cũng tạm yên tâm,
29,0% cảm thấy hơi lo âu, và 23,7% rất lo âu. 

3. Xuất cư và vấn đề hỗ trợ gia đình 

Nếu như ruộng đất là nguồn kinh tế đảm bảo giúp cho ngưêi già thì con
cái là nơi nư¬ng tựa để họ tìm kiếm sự chăm sóc và những hỗ trợ về mặt
tình cảm và sức khỏe. Đối với nền kinh tế nông nghiệp dựa trên ruộng đất,
nền sản xuất dựa vào hộ gia đình với ít sự di chuyển lao động (Kumar,
1999:78) nhưng trong giai đoạn công nghiệp hóa sự di chuyển lao động
giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ diễn ra thưêng xuyên. Hiện
tưîng xuất cư là thực tế diễn ra do áp lực dân số gia tăng trong khi quỹ đất
nông nghiệp hạn hẹp và đã cạn kiệt. Điều đó là lực đẩy cho di cư nông
thôn - đô thị và di cư vùng, dẫn đến nông thôn chỉ còn ngưêi già và trẻ
em. Theo số liệu thống kê năm 2011, tỷ lệ ngưêi nhập cư vào ba trung tâm
kinh tế lớn của Đông Nam Bộ là Bình Dư¬ng, Đồng Nai và Thành phố Hồ
Chí Minh ngày càng mạnh và cao, trong đó Bình Dư¬ng 64,8%, Đồng Nai
31,4%, thành phố Hồ Chí Minh 25,0% (Trần Hữu Quang, 2013:36-38).
Xu hưíng di cư đến các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp và dịch vụ
ngày càng gia tăng và còn tiếp tục trong thời gian tới. 

Có thể nói mạng lưíi trao đổi nông thôn hiện nay mang lại thuận lợi
cho những hộ có đất. Các hộ này có thể dựa vào nguồn thu ổn định từ việc
trồng trọt để đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình. Nhưng mạng lưíi này gây
hạn chế rất nhiều cho cuộc sống của những hộ ít đất và không có đất và
một phần hộ thủ công và buôn bán nhỏ. Vì vậy, trong cơ cấu thu nhập, các
nông hộ có đất trên mức bình quân và không phải đi làm mưín nông
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nghiệp có thu nhập cao so với các loại hộ còn lại và họ cũng ít nhận ®ưîc
khoản thu từ tiền của ngưêi đi làm xa hay biếu tặng, trong khi tỷ lệ này ở
các loại hộ cao hơn. Tuy nhiên, số tiền từ ngưêi đi làm xa gửi về không
cao vì nhiều lý do đã không cải thiện cuộc sống của ngưêi ở lại. Chẳng
hạn, trưêng hợp gia đình bà B., nữ chủ hộ ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang,
66 tuổi sống với cháu nội 13 tuổi đang học lớp 6. Con trai và con dâu đi
làm xa, mỗi tuần về nhà một lần, mỗi tháng cho hai bà cháu 390.000 đồng.
Bà nuôi cháu dựa vào tiền cho thuê đất. Bà có ba công cắt (khoảng
3.900m2) với giá 12.000.000 đồng/năm. 

4. Nhận xét

An sinh không chỉ là mục đích của gia đình mà còn là mục tiêu của xã
hội. An sinh gia đình suy giảm khi khả năng đáp ứng của gia đình không
thể đảm bảo ®ưîc các nhu cầu cơ bản và lợi ích cho tất cả các thành viên.
Khả năng đáp ứng của gia đình chỉ có khi đủ các điều kiện ban đầu như
nguồn nhân lực (ngưêi chăm sóc, ngưêi lao động chính) và vật lực (tài sản,
ruộng đất và việc làm). 

Bức tranh về sự phân phối ruộng đất và mạng lưíi trao đổi kinh tế nông
thôn cùng với xu hưíng xuất cư ra khỏi Tây Nam Bộ và giữa nông thôn -
đô thị cho thấy việc hoạch định các chính sách an sinh xã hội đối với vùng
nông thôn và các chính sách kinh tế nhằm cải thiện mạng lưíi trao đổi
kinh tế nông thôn trở nên bức thiết. Việc đề ra các giải pháp để tháo gỡ
hiện trạng này đã ®ưîc rất nhiều nghiên cứu đề xuất và cần ®ưîc tiếp tục
xem xét. Bởi nông nghiệp bền vững và an sinh gia đình là hai mặt của một
vấn đề vừa đảm bảo cuộc sống ổn định của ngưêi nông dân và vừa bảo vệ
đất đai, an ninh lư¬ng thực, môi trưêng cho sự phát triển bền vững trong
thời gian tới. Những hậu quả của biến đổi khí hậu và việc ngăn lũ đầu
nguồn sẽ ảnh hưëng không nhỏ đến nền nông nghiệp phía Nam. Bên cạnh
đó, lối canh tác tận dụng hết khả năng của đất đai hiện nay (3 vụ/năm)
đang làm giảm độ màu mỡ của đất đai là một vấn đề đáng quan tâm. 

Ngoài ra, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, với sức
mạnh kinh tế còn yếu, việc thực hiện an sinh xã hội cho cả bộ phận chính
thức và phi chính thức ở cả đô thị lẫn nông thôn là điều chưa thể thực hiện
®ưîc. Vì vậy, việc giữ ngưêi nông dân ở lại nông thôn gắn bó với nông
nghiệp, thực hiện an sinh gián tiếp qua các chính sách kinh tế nhằm cải
thiện nguồn lực gia đình là điều cần thiết vào giai đoạn hiện nay. Bên cạnh
đó, vấn đề gìn giữ và đề cao văn hóa gia đình truyền thống để tăng mối
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dây liên kết trong gia đình cũng hết sức cần thiết.

Trong mẫu nghiên cứu này các điểm điều tra đều là những xã nông
nghiệp, phần lớn diện tích đều trồng lúa nên kết quả của cuộc điều tra
không thể bao quát hết các vùng đặc thù khác như vùng trồng cây ăn trái,
cây công nghiệp, vùng ven biển, vùng ven đô, vùng đô thị... vì vậy, bài viết
này mang tính chất đặt vấn đề, làm tiền đề cho các cuộc điều tra, nghiên
cứu trong thời gian sắp tới.n

Chú thích

(1) Cuộc điều tra ®ưîc tiến hành tại sáu xã: xã Bình Thủy và xã Bình Mỹ

thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; xã Hiếu Nghĩa và xã Hiếu Thành huyện

Vòng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; xã Láng Dài và xã Phưíc Long Thọ, huyện Đất Đỏ,

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các xã điều tra đều là xã nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa,

không nằm gần khu vực đô thị. Tổng số mẫu điều tra là 300 hộ gia đình.
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